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CHƯƠNG 5  
 

TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG VI SINH VẬT 
 

Chương này đề cập đến sự đa dạng di truyền trong các nhóm vi sinh vật và nguồn 
gốc phát sinh của sự đa dạng này.  

Hiện nay, người ta đã chứng minh rằng không có hoặc có rất ít nơi trên bề mặt 
trái đất mà không có sự hiện diện của vi khuẩn. Những biến đổi trong vật liệu di truyền 
của vi sinh vật đưa đến sự tiến hóa hình thành những dạng vi sinh vật mới. Mặc dù hầu 
hết những biến đổi di truyền là có hại đối với vi sinh vật, nhưng một số biến đổi lại 
mang lại cho tế bào những thuộc tính mới có lợi trong những môi trường sống nhất định. 
Sự tương tác giữa những biến đổi di truyền và sự chọn lọc của môi trường trong suốt lịch 
sử hình thành trái đất đã tạo nên sự đa dạng của vi sinh vật như ngày nay. 

Trong chương này các đặc tính sinh học của những thành viên quan trọng trong 
ba giới: Vi khuẩn, Vi khuẩn cổ, Nhân thật sẽ được trình bày tóm tắt. 

Trong giới Vi khuẩn, các nhóm vi khuẩn quan trọng sẽ được xếp nhóm dựa trên 
những đặc điểm kiểu hình kèm theo những thông tin quan trọng cần biết khi nghiên cứu 
về sinh thái học, bệnh học, sinh lý học hoặc vi sinh ứng dụng. 

Mặc dù Archaea thuộc tế bào prokaryote nhưng chúng khác nhiều so với vi 
khuẩn cũng như khác nhiều so với tế bào eukaryote. Trước đây, giới Archaea được gọi 
là Archaebacteria (vi khuẩn cổ), có đặc điểm sống được trong điều kiện môi trường cực 
đoan. Giới này được chia thành bốn nhóm: (1) nhóm sinh methane (methanogen), (2) 
nhóm ưa mặn (halophile), nhóm siêu ưa nhiệt (hyperthermophile) và giống 
Thermoplasma.  

Các vi sinh vật nhân thật được đề cập là tảo (algae), nấm sợi (fungi), mốc nhày 
(slime mold) và nguyên sinh động vật (protozoa). Vi sinh vật nhân thật khác với vi 
khuẩn và archaea về nhiều khía cạnh như kích thước tế bào, cấu trúc bên trong tế bào, 
cấu trúc vật liệu di truyền và lịch sử tiến hóa. 
 
1. Tiến hóa và hệ thống học phân tử vi sinh vật  
1.1. Hình thành sự sống 

Trái đất được hình thành khoảng 4,6 tỷ năm. Vào thời gian đầu, trái đất rất nóng 
nhưng khoảng 3,8 tỷ năm trước đã có sự xuất hiện của nước. Những hóa thạch vi sinh đã 
được tìm thấy trong những hòn đá khoảng 3,5 tỷ năm. 

Vào thời gian đầu mới hình thành, khí quyển không chứa O2 nên vi sinh vật đầu 
tiên phải là loại kỵ khí và ưa nhiệt do nhiệt độ bề mặt trái đất rất cao. Người ta cho rằng 
các phản ứng hóa học được kích thích bởi chiếu xạ tử ngoại và tia điện đã tạo ra nhiều 
loại chất hữu cơ và các đại phân tử. Sự kết tụ của các phân tử đa phân được cho rằng đã 
làm cho tế bào có khả năng biến dưỡng và tự sao chép.  
 
1.2. Mã di truyền và sư tạo năng lượng ở tế bào nguyên thủy 

Dựa trên sự phát hiện rằng một số phân tử RNA có chức năng xúc tác (ribozyme) 
và với quan điểm là hệ thống có khả năng tự sao chép nguyên thủy phải rất đơn giản, 
được tổ chức từ những đại phân tử được tổng hợp bằng quang hóa qua một quá trình 
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chọn lọc tự nhiên và tiến hóa lâu dài, ngày nay nhiều nhà khoa học tin ở giả thiết cho 
rằng tế bào nguyên thủy không có DNA mà chỉ chứa phân tử RNA vừa có chức năng 
xúc tác vừa có chức năng mã hóa di truyền. 

Theo giả thuyết này, tồn tạiù một giai đoạn sự sống RNA (RNA life), trong đó 
phân tử RNA có vai trò là tự sao chép và chỉ thực hiện một số phản ứng cần cho sao 
chép (Hình 5.1). Người ta đã phát hiện được một số phản ứng được xúc tác bởi các 
ribozyme như sự tổng hợp nucleotide từ đường và base nitric, phản ứng tạo liên kết 
peptide và nhiều phản ứng khác. 

 

Hình 5.1  Giả thuyết về sự hình thành và tiến 
hóa tế bào từ RNA 

 
Phân tử RNA được tiến hóa thành dạng tế bào đầu tiên khi được bao bọc bởi các 

túi lipoprotein. Các túi này được hình thành do sự kết tụ ngẫu nhiên của protein và lipid. 
Quá trình này diễn ra liên tục trong thời gian lâu dài để hình thành một tế bào 

nguyên thủy chứa RNA và các protein cần thiết. Mặc dù RNA có khả năng xúc tác 
nhiều loại phản ứng đa dạng nhưng tính chuyên biệt xúc tác không cao. 

Khi tế bào cần có các phản ứng sinh hóa phức tạp hơn và cùng với sự xuất hiện 
của các phân tử protein, protein đã dần dần thay thế RNA ở chức năng xúc tác. 

 Sự hình thành và chọn lọc DNA làm phân tử di truyền là kết quả của áp lực chọn 
lọc vật chất bền hơn để chứa thông tin di truyền khi tế bào có nhiều chức năng và ngày 
càng phức tạp hơn. Phương thức lưu trữ mọi thông tin di truyền trong một chỗ nhất định 
trong tế bào, chỉ sử dụng thông tin cần thiết đáp ứng với những điều kiện nhất định của 
môi trường bên ngoài giúp cho tế bào tiết kiệm được năng lượng , làm tăng ưu thế tồn 
tại và phát triển của tế bào. Mặt khác, sự sao chép RNA (bởi RNA polymerase) là quá 
trình tạo ra tần số sai sót cao hơn so với DNA. Sự tiến hóa sinh học có xu hướng chọn 
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vật liệu di truyền có khả năng sao chép với độ tin cậy cao. Do vậy, DNA dần dần và 
cuối cùng thay thế RNA trong vai trò là vật liệu di truyền trong quá trình tiến hóa của tế 
bào. 

Vào một giai đoạn nhất định trong quá trình tiến hóa, hệ thống dòng thông tin ba 
thành phần DNA-RNA-protein xuất hiện và được thiết lập trong tế bào. Tính ưu việt của 
hệ thống dòng thông tin ba thành phần này thể hiện ở thực tế là tất cả tế bào ngày nay 
đều có hệ thống thông tin này. 

Tế bào nguyên thủy cần có phương thức đơn giản để thu nhận năng lượng. 
Phương thức biến dưỡng năng lượng ở tế bào này là kỵ khí và có lẽ là hóa năng vô cơ, 
khai thác nguồn FeS và H2S dồi dào có trong bề mặt trái đất lúc bấy giờ. Với phương 
thức này, chỉ cần có 3 loại protein là hydrogenase, So reductase và ATPase là có thể thu 
được năng lượng (Hình 5.2).  
 
1.3. Sự tiến hóa của các phươngt hức biến dưỡng năng lượng và sự hình thành ba 
giới sinh vật 

Phương thức biến dưỡng lên men và hô hấp kỵ khí đã xuất hiện trễ hơn vì cần sự 
tham gia của nhiều loại protein hơn. 

Sự hình thành vòng prophyrin là một bước then chốt trong tiến hóa của sinh vật 
do nó giúp thực hiện sự phosphoryl hóa bằng chuỗi truyền điện tử, nhờ vậy, các hợp chất 
hữu cơ không thể lên men có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng bằng phương thức 
hô hấp kỵ khí. 

Bước tiếp theo trong lịch sử tiến hóa của thế giới sống là sự hình thành các sắc tố 
quang tổng hợp như chlorophyll. Sử dụng phương thức quang tổng hợp không sinh ôxi 
giúp hình thành những sinh vật không còn lệ thuộc vào nguồn năng lượng là các chất 
hữu cơ. 

Sự xuất hiện của phương thức quang tổng hợp sinh ôxi đã làm thay đổi căn bản 
trái đất và sự tiến hóa của nó. Sự tích tụ O2 đã hình thành tầng ozon ngăn cản các tia tử 
ngoại mạnh đến được bề mặt trái đất. Khi đó vi sinh vật có thể tồn tại ở mọi nơi trên bề 
mặt địa cầu. Ôxi cũng tạo điều kiện cho sự xuất hiện của các prokaryote hiếu khí, các tế 
bào eukaryote và sau đó là các động vật đa bào, động vật và thực vật bậc cao. 

Trong lịch sử tồn tại của sự sống trên trái đất, 80% thời gian sự sống chỉ bao gồm 
vi sinh vật. 

Từ tế bào đầu tiên xuất hiện trên trái đất đã phân hóa thành 3 nhánh hậu thế là 
vi khuẩn (Bacteria), cổ vi khuẩn (Archaea) và tế bào nhận thật (Eukarya) (Hình 5.3).  
 
1.4. Tế bào nhân thật và nguồn gốc của ti thể, lạp thể 

Các tế bào nhân thật ngày nay là hậu duệ của nhánh Eukarya. Các bào quan như 
ti thể và diệp lạp thể trong tế bào nhân thật ngày nay có nguồn gốc là các tế bào tiền 
nhân nội cộng sinh (endosymbiont), trong đó một dạng là dị dưỡng hiếu khí và một dạng 
là tự dưỡng, đã cộng sinh trong các tế bào có nhân trong quá trình tiến hóa của Eukarya 
(Hình 5.4). Các thể nội cộng sinh này cung cấp năng lượng cho tế bào nhân thật và nhận 
từ tế bào chất dinh dưỡng và được bảo vệ bên trong tế bào. Theo thời gian, chúng mất 
khả năng tồn tại độc lập. 
 

 110

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Vi sinh vật học cơ sở   PGS.TS. Trần Linh Thước 

 

1.5. Phát sinh chủng loại và 
thước đo tiến hóa 

Phát sinh chủng loại 
(phylogeny) là khoa học nghiên 
cứu mối quan hệ tiến hóa giữa 
các sinh vật. Các đặc tính kiểu 
hình của vi sinh vật không cung 
cấp nhiều thông tin về sự phát 
sinh chủng loại vi sinh vật. Gần 
đây, sự so sánh trình tự các đại 
phân tử có cùng chức năng ở các 
loài khác nhau cho phép phân 
tích cự ly tiến hóa (evolution 
distance), đặc biệt là phân tích và 
so sánh trình tự của rRNA ở tiểu 
phần nhỏ của ribosome. 

Phương pháp này dựa trên 
giả định rằng khi hai vi sinh vật 
có cùng tổ tiên chung, có một đại 
phân tử có cùng chức năng thì 
nếu thời gian kể từ khi chúng 
tách khỏi tổ tiên chung càng dài 
thì số lượng các base khác biệt 
trên đại phân tử càng lớn.  

Đại phân tử được dùng để 
so sánh ở đây cần hiện diện rộng 
rãi trong sinh vật, có cùng chức 
năng và không tiến hóa quá 
nhanh để còn ghi nhận được sự 
tương đồng giữa các sinh vật có 
mối quan hệ tiến hóa khá xa 
nhau. Đại phân tử sinh học này 
được gọi là thước đo tiến hóa 
(evolutionary chronometer). 

Phân tử rRNA 16S trong 
tiểu phần nhỏ của ribosome ở tế 
bào tiền nhân hay 18S ở tế bào 
nhân thật rất thích hợp cho vai trò 
của thước đo tiến hóa. Các phân 
tử này còn được gọi chung là 
rRNA tiểu phần nhỏ (small 
subunit rRNA SSU rRNA)

 
 
Hình 5.2  Phương thức biến dưỡng năng 
lượng ở tế bào nguyên thủy với 3 loại protein 

 
 
 

Hình 5.3  Sự hình thành 3 giới sinh vật
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Phân tử này hiện diện trong tất cả vi sinh vật, có chức năng không đổi. Trình tự 
rRNA 16S hay 18S có thể dễ dàng phân tích bằng cách ly trích DNA từ tế bào, dùng phả 
ứng PCR với các mồi DNA tương ứng với trình tự bảo tồn cao để khuếch đại gen mã hóa 
rRNA 16S, 18S và giải trình tự theo phương pháp Sanger (Hình 5.5).  

Ngoài ra, phân tử này chứa đựng đồng thời những vùng tiến hóa nhanh và những 
vùng thay đổi chậm hơn nên có thể được sử dụng để xác định tương quan tiến hóa giữa 
hai loại cách nhau rất xa cũng như giữa hai loài rất gần nhau. 

Hình 5.5  Giải trình tự SSU rRNA một 
chủng vi sinh vật dùng phản ứng PCR 
và phương pháp Sanger 

Hình 5.4  Sự hình thành bào quan ở tế 
bào nhân thật bằng nội cộng sinh 

 
 
 
1.6. Cây phát sinh chủng loại  

Cây phát sinh chủng loại (phylogenic tree) có thể được xây dựng từ các trình tự 
RNA 16S bằng cách phân tích bằng máy tính những khác biệt về trình tự của từng cặp 
sinh vật. Thuật toán của máy tính giúp sắp xếp sinh vật theo một cây phân nhánh sao 
cho 

 112

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Vi sinh vật học cơ sở   PGS.TS. Trần Linh Thước 

thích hợp với tất cả tính toán về cự ly tiến hóa của từng cặp trình tự hay từng cặp sinh 
vật (Hình 5.6). 

Ngày nay, đã có hơn 10.000 trình tự SSU rRNA đã được phân tích và sắp xếp 
trong một cơ sở dữ liệu gọi là Ribosomal Database Project (RDP). Có thể truy cập dữ 
liệu này bằng địa chỉ như sau: http://www.cme.msu.edu. 

Các dữ liệu từ sự phân tích các trình tự rRNA cho phép xây dựng được cây phát 
sinh phát sinh chủng loại như Hình 5.7.  

Hình 5.6  Xây dựng một sơ đồ phát sinh 
chủng loai dưa vào trình tư SSU rRNA

  
Về phương diện tiến hóa thế giới sự sống gồm có ba giới (domain) là giới Vi 

khuẩn (Bacteria), giới Vi khuẩn cổ (Archaea) và giới Nhân thật (Eukarya). Như vậy, sự 
phân loại sinh vật dựa trên kiểu hình thành 5 giới (kingdom) trong đó có một giới là 
prokaryote là không thể hiện chính xác mối quan hệ tiến hóa giữa các giới.  

Cây phát sinh chủng loại đã làm sáng tỏ một số điểm sau đây: (1) Có hai nhánh 
tế bào prokaryote khác nhau là Bacteria và Archaea có cự ly tiến hóa giữa chúng xa hơn 
so với từng nhánh với Eukarya; (2) Mỗi nhánh được tiến hóa với tốc độ khác nhau; ví dụ 
như Archaea tiến hóa tương đối chậm trong khi nhánh Eukarya tiến hóa tương đối nhanh; 
(3) Ti thể và diệp lạp thể trong tế bào eukaryote có nguồn gốc là các vi khuẩn nội cộng 
sinh. 

Giới Vi khuẩn có thể được chia thành 12 nhóm (tương đương với ngành phylum) 
bao gồm nhiều dạng vi khuẩn có hình thái và sinh lý khác nhau. Điều này củng cố ý 
tưởng cho rằng các đặc tính kiểu hình là không đủ để xác định mối quan hệ tiến hóa 
giữa các vi sinh vật. 
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Có ba nhóm hoặc ba ngành trong giới Archaea, trong đó có hai nhóm là các vi 
khuẩn sinh methane và một là vi khuẩn sulfur. Nhóm vi khuẩn sulfur nay bao gồm các vi 
khuẩn ưa nhiệt cực đoan và cần nguyên tố lưu huỳnh để tăng trưởng tối ưu, trong đó, 
nguyên tố lưu huỳnh có vai trò là chất nhận điện tử trong hô hấp kỵ khí. 

Sự tiến hóa của các nhánh trong giới Eukarya được đặc trưng bởi những thời kỳ 
tiến hóa nhanh xen kẽ với những thời kỳ tiến hóa chậm. Sự tích tụ của O2 trong khí 
quyển trái đất 1,5 tỷ năm trước là nguyên nhân dẫn đến sự tiến hóa nhanh. 

  

 
 

Hình 5.7 Cây phát sinh chủng loại thế giới sinh vật từ các trình tự SSU rRNA 

1.7. Các trình tự nhận diện (signature sequence), mẫu dò phát sinh chủng loại 
(phylogenic probe) và sinh thái học phân tử vi sinh vật (molecular microbial ecology) 

Phân tích dữ liệu các trình tự SSU RNA đã biết còn cho phép xác định được các 
trình tự nhận diện (signature sequence) chuyên biệt cho từng giới (Bảng 5.1). Một số 
trình tự nhận diện cho một nhóm chuyên biệt trong giới, thậm chí một giống, một loài 
cũng đã được xác định. Trong tương lai, nhiều trình tự tương tự được xác định và sẽ rất 
hữu dụng trong việc nhận diện, định danh một vi sinh vật mới. 
 Các trình tự nhận diện chuyên biệt cho Vi khuẩn, Archaea hay Eukarya có thể 
được tổng hợp, đánh dấu bằng chất huỳnh quang và dùng để phát hiện chuyên biệt các 
giới này. Các mẫu dò này được gọi là mẫu dò phát sinh chủng loại.  

Bằng việc xử lý mẫu chứa vi sinh vật bằng một tác nhân thích hợp làm tăng tính 
thấm của màng, cho phép mẫu dò vào bên trong tế bào, thực hiện phương pháp lai phân 
tử (lai in-situ, tức là lai trực tiếp trên tế bào trong mẫu) và quan sát dưới kính hiển vi 
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huỳnh quang, người ta có thể xác định trực tiếp chủng thuần thuộc giới nào hay quần xã 
vi sinh vật hiện diện trong một mẫu tự nhiên gồm những giới nào. Kỹ thuật này lai và 
phát hiện này được gọi là lai in-situ huỳnh quang FISH (fluorescence in-situ 
hybridazation), được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu sinh thái học vi sinh vật và trong 
chẩn đoán bệnh. 

 Bảng 5.1  Các trình tự nhận diện chuyên biệt của ba giới

 
Ngoài phương pháp FISH này, ngày nay, kỹ thuật giải trình tự rRNA còn được 

dùng trong sinh thái học vi sinh vật. Kỹ thuật này được dùng để phân tích phát sinh 
chủng loại của các quần xã vi sinh vật mà không cần phân lập, nuôi cấy chủng vi sinh 
vật. Trong trường hợp này, tổng DNA của quần xã của vi sinh vật được ly trích, khuếch 
đại bằng PCR, tạo các dòng riêng biệt, ly trích DNA, giải trình tự và xây dựng cây phát 
sinh chủng loại (Hình 5.8). 

Hình 5.8 Các bước phân tích sự đa dạng sinh học 
của một quần xã vi sinh vật bằng mẫu dò phát sinh 
chủng loại
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Các kết quả phân tích cho thấy hầu hết các quần xã trong tự nhiên đều chứa 
thành phần khác nhiều so với kết quả nghiên cứu bằng phương pháp phân lập và nuôi 
cấy. Trong đa số trường hợp, các quần xã đều có chứa thành phần loài mới mà trước đây 
chưa được phát hiện. Khoa học nghiên cứu sinh thái vi sinh vật học bằng kỹ thuật phân 
tích SSU rRNA được gọi là sinh thái học phân tử vi sinh vật. 
 
1.8. Một số đặc trưng kiểu hình của các giới 

Một số đặc trưng phân biệt giữa các giới được tổng hợp trên Bảng 5.2 và Bảng 
5.3. 

 Bảng 5.2  Tính mẫn cảm của một số đại diện của ba giới đối với các chất ức chế sinh tổng hợp 

 
Vách tế bào vi khuẩn chứa peptidoglycan, hầu hết Archaea chứa glycoprotein 

trong vách tế bào, trong khi đó vách tế bào nhân thật không chứa cả hoại loại 
polysaccharide này, thay vào đó là cellulose hoặc chitin. 

Thành phần lipid của Archaea chứa các liên kết ether giữa glycerol và acid béo 
trong khi Bacteria và Eukarya chứa liên kết ester. 

Các tế bào thuộc ba giới khác nhau về chủng loại và độ phức tạp của các tiểu 
phần của RNA polymerase. Bacteria chỉ có một loại RNA polymerase gồm bốn tiểu 
phần khác nhau. Archaea có ít nhất hai loại RNA polymerase và mỗi enzyme có 8 – 10 
polypeptid. Tế bào nhân thật có ít nhất ba loại RNA polymerase, loại RNA phổ biến 
nhất chứa 10 – 12 polypeptid. 

Sự sinh tổng hợp protein ở Bacteria và Archaea được thực hiện trên ribosome có 
kích thước 70S trong khi ribosome của tế bào nhân thật có kích thước to hơn. Ở vi khuẩn, 
formylmethionine là amino acid đầu tiên được gắn vào protein trong khi ở Archaea và 
Eukarya luôn luôn là methionine. Các tác nhân ức chế sinh tổng hợp protein ở vi khuẩn 
thì không có ảnh hưởng đến quá trình này ở tế bào hai giới còn lại. Ngược lại, độc tố 
diphtheria toxin ức chế sinh tổng hợp protein ở tế bào Archaea và Eukarya nhưng không 
có tác dụng ở Bacteria. 
 
1.9. Phân loại học truyền thống và phân loại học phân tử 

Phân loại học vi khuẩn sắp xếp các loại vi khuẩn dựa trên các đặc điểm kiểu 
hình và khá hữu dụng trong định danh chủng mới. Đơn vị phân loại cơ bản là loài, là 
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những chủng có đặc điểm kiểu hình giống nhau. Các bộ sưu tập giống thường lưu giữ các 
chủng điển hình (type starin) dùng làm chủng chuẩn có các đặc điểm của loài. 
 
 
 Bảng 5.3  Các đặc trưng phân biệt ba giới sinh vật

 
Trong phân loại học truyền thống, một số đặc điểm kiểu hình được coi trọng như 

nhuộm Gram, hình thái tế bào và sự hiện diện của các cấu trúc tế bào như nội bào tử. 
Trong phân loại số học (numerical taxonomy), tất cả đặc điểm kiểu hình đều có giá trị 
ngang nhau trong sắp xếp các chủng. 

Khóa phân loại Bergey (Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology) gồm các 
đặc tính kiểu hình dùng để sắp xếp vi khuẩn theo phân loại truyền thống và các khóa 
dùng để định danh một chủng mới dựa theo các đặc điểm kiểu hình. 

Một số phân tích về nucleic acid đã được đưa vào phương pháp phân loại truyền 
thống như thành phần GC và lai nucleic acid. 

Thành phần base của DNA chỉ có tác dụng chứng minh các vi khuẩn là không có 
liên hệ với nhau. Tỷ lệ các base trong DNA có thể thay đổi trong phạm vi rất rộng. Nếu 
hai vi sinh vật có thành phần base khác nhau thì chúng không có liên hệ với nhau. Tuy 
nhiên, hai vi khuẩn có cùng thành phần base chưa hẳn là có quan hệ với nhau do trình tự 
base có thể hoàn toàn khác nhau. 
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Việc lai giữa DNA của hai vi khuẩn cho phép định danh một loài mới hoặc xác 
định mối quan hệ đến mức giống và loài giữa hai vi khuẩn. 

Để xác định mối quan hệ giữa các chủng, thông thường người ta so sánh phần 
trăm lai (DNA-DNA) giữa chủng cần khảo sát với một chủng đã biết (chủng chuẩn) 
(Hình 5.9).  

 

 
 Hình 5.9  Phân loại vi sinh vật bằng kỹ thuật lai phân tử (DNA-DNA) và tính phần trăm lai

 
DNA từ chủng chuẩn được ly trích, tinh chế từ, đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ, 

phân đoạn thành những đoạn ngắn có chiều dài ngẫu nhiên, đun nóng để tách mạch. 
DNA từ các chủng cần khảo sát cũng được chuẩn bị tương tự nhưng không được đánh 
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dấu. Tiến hành lai mẫu DNA chủng chuẩn với nhau (đối chứng). Sau đó tuần tự lai DNA 
chủng chuẩn với DNA chủng cần khảo sát. Thu lấy DNA mạch kép (có lai), loại bỏ 
DNA mạch đơn. Đo năng lượng phóng xạ của trường hợp đối chứng. Lượng này được 
xem là tương đương 100% lai. Tương tự, tính năng lượng phóng xạ thu được từ các 
trường hợp lai giữa chủng chuẩn với chủng khảo sát. Tính phần trăm lai.  

Từ số liệu về mức độ lai có thể xác định mối tương quan giữa các chủng như sau: 
-    Trên 70% lai: hai chủng cùng loài (khác chủng) 
- Trên 20% lai: hai chủng cùng giống 
- Dưới 10%: hai chủng khác giống. 
Gần đây, hai kỹ thuật mới đã được thiết lập giúp định danh vi sinh vật dựa trên 

phân tử là ribotyping, FAME.  
 Kỹ thuật ribotyping cũng phân tích SSU rRNA (nhưng không giải trình tự) giúp 
định danh vi sinh vật đến mức loài. Kỹ thuật này khai thác đặc điểm là sự sai khác trong 
trình tự SSU rRNA của các loài khác nhau dẫn đến sự khác biệt về trình tự nhận diện 
của các enzyme cắt giới hạn. Do vậy, gen mã hóa SSU rRNA được khuếch đại bằng 
PCR, cắt bằng một hoặc vài enzyme cắt giới hạn, tách bằng điện di, chuyển thẩm lên 
màng và lai bằng các mẫu dò. Các vạch lai là chuyên biệt cho từng loài và chủng vi sinh 
vật, được đưa vào cơ sở dữ liệu và được sử dụng như là các mã vạch để định danh vi sinh 
vật. Kỹ thuật này nhanh hơn kỹ thuật giải trình tự, mặc khác lại rất chuyên biệt nên 
được ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán bệnh, phân tích vi sinh thực phẩm, nước… (Hình 
5.10).  
 

 
Hình 5.10  Mã vạch di truyền thu được bằng kỹ thuật ribotyping  

 
Kỹ thuật FAME (fatty acid methyl ester) dựa trên tính chuyên biệt về chủng loại 

và thành phần các acid béo hiện diện trong màng tế bào vi khuẩn. Tính chuyên biệt này 
là do sự đa dạng về chiều dài mạch, nhóm thế, vòng, hydroxyl, độ không bão hòa… của 
acid béo trong màng. Việc phân tích dẫn xuất methyl ester của các acid béo này ngày 
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càng được dùng rộng rãi trong chẩn đoán bệnh, dịch tễ học, xét nghiệm vi sinh vật nước, 
thực phẩm… (Hình 5.11). 
 

 
 

Hình 5.11  Phân loại và định danh vi khuẩn bằng kỹ thuật FAME 

 
2. Giới Vi khuẩn (Bacteria) 
2.1. Vi khuẩn tía-lục quang năng 

Vi khuẩn tía (purple bacteria) và vi khuẩn lục (green bacteria) là các vi khuẩn 
tạo ra sắc tố bacteriochlorophyll (diệp lục tố vi khuẩn) và có khả năng quang tổng hợp. 
Các vi khuẩn tía chứa loại bacteriochlorophyll khác với vi khuẩn lục. Ngoài ra, vi khuẩn 
lục còn chứa lục thể (chlorosome) gắn vào màng tế bào chất. Vi khuẩn tía cố định CO2 
bằng chu trình Calvin trong khi đó vi khuẩn lục thì sử dụng chu trình khác. 

Sự tăng trưởng theo phương thức quang tổng hợp chỉ được thực hiện trong điều 
kiện kỵ khí. Tất cả các loài vi khuẩn tía lưu huỳnh và vi khuẩn lục lưu huỳnh đều có thể 
sử dụng hợp chất khử của lưu huỳnh làm chất cho điện tử để tạo lực khử. Vi khuẩn lục 
Chloroflexus và vi khuẩn tía không lưu huỳnh (non-sulfur purple bacteria) sử dụng hợp 
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chất hữu cơ để tạo lựïc khử NADPH trong quang tổng hợp không tạo ôxi. Ngoài ra các vi 
khuẩn nêu trên còn có thể tăng trưởng hiếu khí bằng phương thức hóa hữu cơ dị dưỡng.  
 
2.2. Vi khuẩn lam 

Hầu hết các loài vi khuẩn lam (cyanobacteria) là dạng quang tự dưỡng sinh ôxi 
bắt buộc, cố định CO2 bằng chu trình Calvin. Chúng chứa các sắc tố quang hợp là 
chlorophyll a và phycobilin. Vi khuẩn lam rất đa dạng về hình thái có thể ở dạng đơn 
bào hay dạng sợi. Ngoài ra, mộ số loài còn tạo được các tế bào phân hóa như akinetes là 
dạng tế bào nghỉ và heterocyst là tế bào chuyên cố định N2. 
 
2.3. Tiền lạp khuẩn 

Tiền lạp khuẩn (Prochlorophyte) là các loài prokaryote chứa diệp lục tố 
chlorophyll a và b, quang tổng hợp sinh ôxi tương tự như chloroplast ở thực vật. 
 
2.4. Vi khuẩn hóa năng vô cơ 

Các loài hóa năng vô cơ (chemolithotroph) là các vi khuẩn có khả năng dùng hợp 
chất vô cơ khử làm nguồn năng lượng. Chúng có khả năng tiến hành quang tổng hợp, cố 
định CO2 bằng chu trình Calvin. Ngoài ra, rất nhiều loài vi khuẩn này còn có thể tăng 
trưởng bằng phương thức hóa năng hữu cơ.  

Nhóm hóa năng vô cơ lại được chia thành các nhóm khác nhau dựa vào loại hợp 
chất vô cơ dùng làm nguồn năng lượng.  

Vi khuẩn nitrate hóa (nitrifying bacteria) gồm hai nhóm là vi khuẩn nitrite hóa có 
khả năng ôxi hóa NH3 thành nitrite (NO2

-) và vi khuẩn nitrate hóa có khả năng ôxi hóa 
nitrite thành nitrate (NO3

-). Các vi khuẩn nitrate hóa có hệ thống màng nội bào rất phát 
triển.  

Nhóm vi khuẩn ôxi hóa lưu huỳnh (sulfur-oxidizing bacteria) là các vi khuẩn có 
khả năng ôxi hóa các hợp chất khử của lưu huỳnh thành sulfuric acid (H2SO4). Một số 
loài thuộc nhóm này có thể tăng trưởng được ở pH rất thấp.  

Nhóm vi khuẩn ôxi hóa hydrogen hóa năng vô cơ (hydrogen-oxidizing bacteria) 
là các vi khuẩn hóa năng vô cơ tùy ý vì chúng cũng có thể tăng trưởng theo phương thức 
hóa năng hữu cơ. Đây là tên gọi chung cho một nhóm gồm nhiều giống vi khuẩn khác 
nhau có thể tăng trưởng hóa năng vô cơ trên hydrogen nhờ hoạt tính của enzyme 
hydrogenase liên kết với một hệ thống chuyền điện tử và tạo ra động lực proton. 
 
2.4. Vi khuẩn dinh dưỡng methyl 

Nhóm dinh dưỡng methyl (methylotroph) là một nhóm lớn các giống vi khuẩn có 
khả năng ôxi hóa hợp chất hữu cơ chứa một carbon như methanol, methylamine, formate 
hoặc các dẫn xuất của methyl (Bảng 5.4). Trong nhóm này, nhóm dinh dưỡng methane 
(methanotroph) là nhóm chuyên biệt hơn chỉ có thể sử dụng methane để tăng trưởng. 
Các vi khuẩn dinh dưỡng methane đều là vi khuẩn hiếu khí do enzyme đầu tiên trong 
chuỗi các phản ứng ôxi hóa methane là oxygenase. Nhóm methanotroph còn được phân 
thành hai nhóm nhỏ khác nhau bởi các con đường đồng hóa carbon và bởi các sắp xếp 
của màng bên trong tế bào. 
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Bảng 5.4  Cơ chất sử dụng bởi vi khuẩn dinh dưỡng methyl 

2.5. Vi khuẩn khử sulfate 
Các nhóm vi khuẩn khử sulfate và khử lưu huỳnh (sulfate- and sulfur-reducing 

bacteria) là các vi khuẩn kỵ khí bắt buộc sử dụng hợp chất hữu cơ làm nguồn năng 
lượng, trong đó sulfate và sulfur được dùng làm chất nhận điện tử sau cùng trong hô hấp 
kỵ khí, tạo ra hydrogen sulfide H2S.  

Người ta chia nhóm này thành hai nhóm sinh lý khác nhau là nhóm chỉ có khả 
năng ôxi hóa chất hữ u cơ đến acetate và nhóm có khả năng ôxi hóa hoàn toàn acid béo 
thành CO2.  

Nhóm vi khuẩn khử sulfate và sulfur có vai trò quan trọng về địa hóa và hiện 
diện phổ biến trong các môi trường giàu sulfate nơi mà sự phân hủy các chất hữu cơ bởi 
vi sinh vật đã hình thành nên môi trường kỵ khí. 
 
2.6. Vi khuẩn sinh acetate đồng hình 

Nhóm vi khuẩn sinh acetate đồng hình (homoacetogenic bacteria) là nhóm các vi 
khuẩn tăng trưởng kỵ khí bằng cách sử dụng CO2 làm chất nhận điện tử cuối cùng trong 
hô hấp kỵ khí tạo ra acetate hoặc bằng sự lên men đường để tạo ra acetate.  

Các vi khuẩn này dùng con đường acetyl CoA để khử CO2 thành acetate (con 
đường này cũng được sử dụng bởi các vi khuẩn sinh methane (methanogen) và vi khuẩn 
khử sulfate khi chúng tăng trưởng theo phương thức tự dưỡng. 
2.7. Vi khuẩn nẩy chồi, có mấu  

Vi khuẩn nẩy chồi, có mấu (budding and appendage, prosthecate bacteria) là 
nhóm các vi khuẩn có nhiều cấu trúc do tế bào chất nhô ra. Các cấu trúc này khác tiên 
mao và khuẩn ở chỗ chúng có chứa tế bào chất và được bao bọc bởi vách tế bào.  

Nhóm vi khuẩn này rất đa dạng về sinh lý và là đối tượng tốt để nghiên cứu về 
sự phân hóa của tế bào do sản phẩm của sự phân bào (hai tế bào con) là không đồng 
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nhất, khác với trường hợp sự phân bào, cắt đôi bình thường (Hình 5.12). Hai loại điển 
hình của nhóm này là vi khuẩn có cuống (stalked bacteria) và vi khuẩn nẩy chồi 
(budding bacteria). 

 
2.8. Spirilla 

Spirilla là nhóm đa dạng các vi khuẩn có hình xoắn, hóa năng hữu cơ hiếu khí, 
trong đó nhiều loài có vai trò quan trọng trong việc phân hủy các chất hữu cơ trong môi 
trường. Một số loài thuộc nhóm này có tính hướng từ (magnetotaxis) do thỏi từ 
(magnetite) bên trong tế bào, một số có khả năng ăn vi khuẩn khác (vi khuẩn ăn thịt, 
predatory bacteria). 
 
2.9. Spirochetes 

Spirochetes là nhóm các vi khuẩn cũng có dạng xoắn nhưng có cơ chế di động rất 
đặc biệt. Ở mỗi đầu của tế bào có các sợi lông trục (axial fibril) có thành phần hóa học 
giống tiên mao nhưng bị quấn quanh tế bào. Sự quay của các lông trục khiến tế bào bị 
vặn xoắn như con rắn giúp tế bào di động. 
 
2.10. Vi khuẩn trượt  

Vi khuẩn trượt (gliding bacteria) không có tiên mao nhưng có thể tự trượt trên 
một bề mặt. Cơ chế chính xác của kiểu di động bằng cách trượt này chưa được hiểu rõ 
nhưng có thể có liên quan đến những cấu trúc quay gần bề mặt tế bào hoặc do sự tiết 
của chất hoạt động bề mặt. Một nhóm vi khuẩn trượt được gọi là khuẩn nhầy tạo quả thể 
(fruiting myxobacteria) có chu kỳ sống phức tạp, cuối cùng là sự hình thành quả thể 
chứa các bào tử nhầy (myxospore) là trạng thái nghỉ của tế bào (Hình 5.13). Việc hình 
thành thể quả cần sự phối hợp của nhiều tế bào được kết tụ với nhau theo cơ chế đáp 
ứng hướng hóa. 
 
2.11. Vi khuẩn áo giáp 

Vi khuẩn áo giáp (sheathed bacteria) là nhóm gồm ba giống vi khuẩn có chu kỳ 
sống đặc trưng với sự hình thành các bào tử động có tiên mao bên trong một ống hay bao 
(áo giáp). Khi điều kiện môi trường thuận lợi, các tế bào nằm bên trong bao. Khi bị 
stress, tế bào rời bao để tìm môi trường sống thích hợp hơn. 
 
2.12. Pseudomonas  
 Pseudomonas là một giống quan trọng gồm các vi khuẩn hình que, Gram âm có 
tiên mao ở một đầu, hóa năng hữu cơ hiếu khí, không lên men. Nhóm này có thể biến 
dưỡng nhiều loại hợp chất hữu cơ khác nhau nhưng không có khả năng phân hủy 
polymer. 
 
2.13. Vi khuẩn cố định đạm tự do 

Vi khuẩn cố định đạm tự do hiếu khí là nhóm vi khuẩn có khả năng cố định N2 
trong điều kiện hiếu khí; đa số hiện diện trong đất và có vai trò quan trọng trong việc 
tạo ra đạm khử trong nhiều hệ sinh thái khác nhau.  
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Hình 5.12  Sinh sản bằng phân đôi ở vi khuẩn 
và phân cắt không đều ở vi khuẩn nẩy chồi 

Hình 5.13  Vòng đời của vi khuẩn nhầy 
Myxococcus xanthus 

2.14. Vi khuẩn acetic acid  
Vi khuẩn acetic acid là nhóm vi khuẩn 

có ý nghĩa quan trọng trong công nghiệp, là 
nguyên nhân gây hư hỏng các thức uống có 
cồn do ôxi hóa ethanol thành acetic acid 
trong điều kiện hiếu khí; vi khuẩn này cũng 
được dùng để sản xuất giấm ăn bằng qui trình 
công nghiệp. 
 
2.15. Vibrio  
 Vibrio là nhóm vi khuẩn Gram âm, 
hiện diện trong mô trường nước có đặc điểm 
giống với vi khuẩn đường ruột là kỵ khí tùy ý, 
có khả năng lên men khi môi trường trở nên 
yếm khí. Chúng khác với các vi khuẩn đường 
ruột là có oxidase, khác với Pseudomonas là 
có khả năng lên men và tăng trưởng kỵ khí. 
Một số loài có khả năng phát sáng gây nên 
hiện tượng phát sáng ở một số mô ở cá. Sự 
phát sáng được xúc tác bởi enzyme luciferase 
trong một phản ứng làm tiêu tốn lực khử khi 
điện tử được chuyển đến O2. 
 
2.16. Vi khuẩn đường ruột  

Vi khuẩn đường ruột (enteric bacteria) 
là các vi khuẩn Gram âm hiếu khí tùy ý, hình 
que và oxidase âm tính; trong điều kiện 
không có ôxi có khả năng lên men đường.  

Nhóm này có thể được phân thành 
những nhóm nhỏ hơn dựa vào kiểu sản phẩm 
lên men tạo thành, đặc biệt là lượng các loại 
acid hữu cơ và sự hiện diện của butanediol 
(Bảng 5.5). Nhiều chủng thuộc nhóm này là 
tác nhân gây bệnh ở người, động vật và thực 
vật. Các loài Samonella, Shigella và Yersinia 
thường gây bệnh ở người và động vật. Một số 
loài Erwinia gây bệnh ở thực vật. 
 
2.17. Neisseria và cầu khuẩn Gram âm 

Neisseria và cầu khuẩn (coccobacilli) 
Gram âm là một nhóm vi khuẩn đa dạng có 
đặc điểm chung về vách tế bào, hình thái, 
không có khả năng di động, biến dưỡng hiếu 
khí, không lên men và giống nhau về thành 
phần base trong DNA. Khác biệt chính trong 
nhóm chủ yếu dưa trên phản ứng oxidase
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 Bảng 5.5  Các phản ứng chủ yếu pah6n biệt các giống vi khuẩn đưòng ruột 

 
2.18. Rickettsia 

Rickettsia là các ký sinh nội bào bắt buộc, không thể sống ngoài tế bào động vật. 
Chúng có hình dạng tế bào vi khuẩn bình thường nhưng khả năng biến dưỡng rất hạn 
chế; có thể thu năng lượng bằng phosphoryl hóa ôxi hóa và sinh tổng hợp một số 
monomer là thành phần của các đại phân tử. Cấu tạo màng dễ rò rỉ hơn bình thường và 
có thể thu nhận một số coenzyme từ vật chủ. Rickettsia được lan truyền thông qua các 
động vật chân khớp.  
 
2.19. Chlamydia  

Chlamydia cũng là ký sinh nội bào gây bệnh thường được truyền qua không khí, 
có ít chức năng biến dưỡng hơn Rickettsia, không thể tự tổng hợp ATP mà cần được 
cung cấp bởi tế bào chủ. 
 
2.20. Cầu khuẩn Gram dương  

Cầu khuẩn Gram dương là nhóm có nhiều thành viên với các đặc tính sinh lý đa 
dạng. Các giống thuộc nhóm này được phân biệt dựa vào sự sắp xếp tế bào và khả năng 
tăng trưởng bằng lên men. Chúng chịu hạn khá tốt nên có thể sống sót trong không khí 
và trên bề mặt của da. 
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2.21. Vi khuẩn lactic acid  

Vi khuẩn lactic acid là nhóm các vi khuẩn mà quá trình lên men đường chỉ tạo 
lactic acid hoặc acid này là sản phẩm chủ yếu của quá trình lên men. Chúng bị hạn chế 
về khả năng sinh tổng hợp amino acid và khả năng tạo tiền chất của các đại phân tử, 
không khả năng tạo ATP bằng phosphoryl hóa ôxi hóa. Do vậy ngay trong điều kiện có 
ôxi, các vi khuẩn này cũng biến dưỡng bằng phương thức lên men. Nhóm thành được 
chia thành hai nhóm nhỏ hơn dựa vào con đường lên men đường: vi khuẩn sinh lên men 
lactic acid đồng hình (homofermentative) chỉ tạo ra lactic acid và vi khuẩn lên men 
lactic acid dị hình (heterofermentative) có thể tạo ra ethanol và CO2 bên cạnh lactic acid 
(Hình 5.14). Nhiều loài vi khuẩn lactic acid có vai trò  quan trọng trong sản xuất thực 
phẩm lên men, đặc biệt là các sản phẩn từ sữa.  
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2.22. Vi khuẩn tạo nội bào tử  

Vi khuẩn tạo nội bào tử (endospore-forming bacteria) là nhóm có thành phần GC 
thấp, Gram dương, có đặc tính riêng về hình thái, mối quan hệ với ôxi và về biến dưỡng 
năng lượng. Hình dạng và vị trí của bào tử trong tế bào là đặc điểm phân loại quan trọng 
trong cùng một giống.  

Hình 5.14  Sự khác biệt trong lên men đường ở vi khuẩn lactic acid lên men đồng hình và lên men dị hình 

Các thành viên của nhóm này rất khác nhau về di truyền nhưng lại có quan hệ 
mật thiết về sinh thái. Tất cả các loài đều hiện diện trong đất và nội bào tử là cơ chế 
giúp tế bào sống sót trong điều kiện hay thay đổi của môi trường đất. Các loài Bacillus 
thường tiết ra hydrolase ngoại bào để phân hủy các đại phân tử. Các kháng sinh có thể 
được tổng hợp trong quá trình hình thành bào tử. Clostridium là các loài kỵ khí bắt buộc, 
chỉ có khả năng tổng hợp ATP theo cơ chế phosphoryl hóa cơ chất.  
 
2.23. Mycoplasma 

Mycoplasma là các vi khuẩn không có vách tế bào, thành phần GC thấp, hình 
dạng thay đổi, có bộ gen rất nhỏ. Nhiều loài cần sterols để tăng cường sự bền vững của 
màng. Nhiều loài gây bệnh ở người và động vật. 
 
2.24. Corynebacterium 
 Đây là nhóm các vi khuẩn Gram dương, hiếu khí, không di động, hình que. Các 
tế bào sắp xếp thành nhiều hình dáng đa dạng khi vi khuẩn tăng trưởng. Nhóm này có 
thành phần loài rất đa dạng, một số gây bệnh trên thực, động vật. 
 
2.25. Mycobacterium 
 Đây là nhóm vi khuẩn có thành phần GC cao, Gram dương, hình que nhưng thay 
đổi. Trong chu trình sống, có giai đoạn vi khuẩn tổng hợp mycolic acid trên bề mặt tế 
bào, ăm màu đặc biệt (nhuộm Ziehl-Neelsen, hay Acid-Fastness). Nhu cầu dinh dưỡng 
đơn giản, có thể tăng trưởngtrong môi trườngchỉ chứa glycerol (hoặc acetate) và 
ammonium. M. tuberculosis gây bệnh lao ở người. 
 
2.26. Actinomycetes 

Đây là nhóm đa dạng các vi khuẩn Gram dương, thành phần GC cao, có cấu túc 
khuẩn ty, phân nhánh. Mặc dù đường kính khuẩn ty nhỏ tương ứng với kích thước vi 
khuẩn, nhưng hệ sợi của xạ khuẩn khá giống hệ sợi nấm mốc. Xạ khuẩn tạo bào tử và 
cách thức tạo bào tử là một trong những đặc điểm dùng trong phân loại. Nhóm này có 
hai giống là Streptomyces và Actinomyces. Streptomyces là giống thường tạo kháng sinh 
trong đó có những kháng sinh được ứng dụng rộng rãi trong điều trị bệnh như 
tetracycline, neomycin… (Bảng 5.6). 

 
3. Vi khuẩn cổ (Archaea)  

Giới Archeae gồm hai nhánh tiến hóa chính là Euryarchaeaota và Crenarchaeota. 
Một nhóm thứ ba hiện chưa có nhiều đại diện tách ra rất sớm trên cây phát sinh chủng 
loại là Korarchaeota (Hình 5.15). 
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Bảng 5.6  Một số kháng sinh thông dụng tổng hợp bởi các loài Streptomyces 

 
 

Hình 5.15 Cây phát sinh chủng loại của Archaea dựa theo trình tự SSU rRNA 
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Vi sinh vật học cơ sở   PGS.TS. Trần Linh Thước 

Khác với vi khuẩn, lipid của màng tế bào Archaea chứa liên kết ether giữa acid 
béo và glycerol, trong đó hai loại lipid chính là glycerol diether và diglycerol tetraether. 
Archaea còn chứa một lượng lớn acid béo không phân cực. Về sự sắp xếp tổ chức màng 
thì không có sự khác biệt giữa Archaea với vi khuẩn và nhân thật. Archaea có thể thay 
đổi bề dày của màng bằng cơ chế bổ sung hoặc bỏ bớt các vòng pentacyclic trong cấu 
trúc màng. 

Vách tế bào Archaea không có muramic acid và D-amino acid là các đơn phân 
cấu trúc thành peptidoglycan. Một số loại trong vách có pseudopeptidoglycan, 
polysaccharide, glycoprotein hoặc protein. 

Archaea có phương thức biến dưỡng đa dạng, tự dưỡng hoặc dị dưỡng carbon; nói 
chung tương tự như vi khuẩn. Riêng trong giới này, có thêm phương thức biến dưỡng dẫn 
đến sự tạo thành methane. 

Có sáu giống Archaea ưa mặn cực đoan (extreme halophile) hiện diện trong các 
môi trường có nồng độ muối cao, không tăng trưởng được khi nồng độ muối thấp hơn 
1,5M, tăng trưởng được ở nồng độ muối gần bão hòa. Có hai giống vừa ưa mặn vừa ưa 
kiềm (alkalinophile), tăng trưởng tối ưu ở pH trên 9, là các loài dị dưỡng carbon, cần 
nồng độ ion Na+ cao để giữ vách tế bào bằng glycoprotein được ổn định. Archaea tích tụ 
ion K+ bên trong tế bào để cân bằng với nồng độ muối cao bên ngoài.  

Một số loài Halobacterium có khả năng sử dụng ánh sáng làm nguồn năng lượng 
nhưng không sử dụng sắc tố chlorophyll như trong quang tổng hợp bình thường mà dùng 
một protein màng gọi là bacteriorhodopsin. Ánh sáng được hấp thu bởi rentinal gắn 
trong bacteriorhodopsin và được dùng để bơm proton xuyên qua màng, hình thành nên 
động lực proton để tổng hợp ATP nhờ enzyme ATPase gắn vào màng (Hình 5.16). 

 

 
 
 

Hình 5.16 Mô hình bơm proton bacteriorhodopsin thu  
năng lượng từ ánh sáng ở Halobacterium 
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Nhóm sinh methane gồm các loài kỵ khí bắt buộc có khả năng chuyển hóa CO2, 
hợp chất methyl hoặc acetate thành methane (Bảng 5.7). Sự tạo thành methane có thể 
được xem như là một phương thức hô hấp kỵ khí. Nhóm Archaea này có một bộ các 
coenzyme cần để khử các hợp chất chứa một carbon thành methane; ví dụ coenzyme M 
tham gia vào bước cuối cùng trong sự tạo thành methane. Trong sự tạo thành methane từ 
CO2, Archaea sử dunïg con đường acetyl CoA (không sử dụng chu trình Calvin). Mặc dù 
không đa dạng về sinh lý, nhóm methanogen cũng được chia thành sáu nhóm nhỏ dựa 
vào sự khác nhau về hình thái. 

Archaea siêu ưa nhiệt (hyperthermophylic) là nhóm có các đại điện chịu được 
nhiệt mạnh nhất trong prokaryote. Chúng cần lưu huỳnh khử để biến dưỡng, trong đa số 
trường hợp, lưu huỳnh khử được dùng làm chất nhận điện tử trong hô hấp kỵ khí (Bảng 
5.8). Các loài Sulfolobus có khả năng tự dưỡng dùng lưu huỳnh làm nguồn năng lượng. 
 

Bảng 5.7  Các cơ chất được biến đổi thành methane bởi Archaea 

 
 Bảng 5.8  Các phản ứng thu năng lượng ở Archaea siêu chịu nhiệt 
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Thermoplasma là archaea không có vách tế bào giống như trường hợp 
mycoplasma, nhưng là dạng hóa dưỡng hữu cơ hiếu khí, ưa acid và ưa nhiệt, thường hiện 
diện trong những đống thải than đá tự phát nhiệt. Màng tế bào của Thermoplasma đặc 
trưng ở sự hiện diện của lipopolysaccharide chứa tetraether lipid với các đường 
mannose, glucose. 

 
4. Vi sinh vật nhân thật (Eukarya)  

Tảo chứa diệp lục tố chlorophyll, thực hiện được sự quang tổng hợp sinh ôxi dùng 
nước làm chất cho điện tử. Nhóm này được chia thành các nhóm nhỏ hơn tùy theo loại 
sắc tố phụ chứa trong tế bào, thành phần hóa học của chất lưu trữ carbon, vách tế bào và 
tính di động. Về màu sắc, tảo có thể màu xanh do chỉ chứa chlorophyll hay có màu nâu 
hoặc đỏ do có chứa thêm các sắc tố carotenoid che bớt màu xanh. Diệp lục tố được chứa 
trong bào quan gọi là diệp lạp thể (chloroplast). Tảo có thể ở dạng đơn bào hoặc sự kết 
tụ của nhiều tế bào, hiện diện chủ yếu trong các hệ sinh thái nước và trên bề mặt đất. 
Cần nhớ, vi khuẩn lam (cyanobacteria) thuộc vi khuẩn, không phải là tảo. 

Nấm sợi gồm các thành viên có phương thức biến dưỡng hóa năng hữu cơ, không 
chứa diệp lục tố, có nhu cầu dinh dưỡng đơn giản hơn so với vi khuẩn. Có thể phân biệt 
nấm sợi với các prokaryote do kích thước tế bào lớn hơn nhiều, có nhân, không bào và ti 
thể. Ngoài ra, nấm sợi khác nhiều so với vi khuẩn và archaea về tính đa dạng về hình 
thái và chu kỳ sinh sản hữu tính. Ba nhóm nấm sợi có ý nghĩa quan trọng là nấm mốc 
(mold), nấm men (yeast) và nấm lớn (mushroom). Nấm sợi có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong sự phân hủy gỗ và các sản phẩm của gỗ. 

Nấm mốc là nhóm nấm sợi có phân bố rất rộng trong tự nhiên. Về hình thái, nấm 
mốc có những đặc điểm tương tự như trường hợp xạ khuẩn: có khuẩn ty bề mặt (surface 
mycelium), khuẩn ty khí sinh (aerial hyphae) có chứa các bào tử vô tính. 

Nấm men là dạng nấm đơn bào thường có hình cầu, bầu dục hoặc hình trụ, thích 
môi trường có nhiều đường như bề mặt thực vật. Một số thành viên của nấm men là tác 
nhân gây bệnh. Nấm men có thể sinh sản vô tính bằng cách nẩy chối và sinh sản hữu 
tính bằng cách tạo bào tử. Nấm lớn (Basidiomycetes) là nhóm nấm sợi có khả năng tạo 
thành những quả thể lớn phía trên môi trường mặc dù phần lớn sinh khối chủ yếu ở dạng 
khuẩn ty nằm bên trong môi trường. 

Mốc nhày là nhóm vi sinh vật nhân thật không có khả năng quang dưỡng, sống 
trên vật chất thực vật đang phân hủy bằng cách ăn vi sinh vật hiện diện trên bề mặt theo 
cơ chếá. Mốc nhày được chia thành hai nhóm nhỏ là: (1) mốc nhày có tế bào (cellular 
slime mold), ví dụ như  Dictyostelium có chu trình sống trong đó tế bào tồn tại độc lập 
như một tế bào amíp; (2) mốc nhày không tế bào (acellular slime mold) có thể dinh 
dưỡng là khối tế  bào chất trần gọi là plasmodium. 

Động vật nguyên sinh là các vi sinh vật đơn bào không có vách, thu lấy chất dinh 
dưỡng bằng cách ăn vi sinh vật khác hoặc ăn các đại phân tử trong dung dịch theo cơ chế 
ẩm bào (pinocytosis). Chúng không có sắc tố và có khả năng di động. Nguyên sinh động 
vật được chia thành 4 nhóm chính khác nhau bởi  cơ chế di động và bởi các đặc trưng 
của vòng đời. Nhóm Mastigophora di động bằng flagella; Sarcodina di động bằng chân 
giả; Ciliophora di động bằng cilia và Sporozoa không khả năng di động. Mỗi nhóm đều 
có các thành viên là tác nhân gây bệnh quan trọng trên người. 
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